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Thai phụ có nguy cơ huyết tắc huyết khối 

(thromboembolism) cao hơn nhiều lần so với phụ nữ 

cùng độ tuổi, trong đó 80% là dạng huyết tắc huyết 

khối tĩnh mạch (vein thromboembolism – VTE) (James, 

2009). Tính riêng VTE, nguy cơ bệnh lý này gia tăng 4-5 

lần trong thai kỳ (so với ngoài thai kỳ), gia tăng 4 lần 

trong thời kỳ hậu sản (so với trong thai kỳ) và thuyên 

tắc phổi (pulmonary embolism – PE) tăng 15 lần khi 

hậu sản (so với trong thai kỳ) (Heit và cs., 2005). Theo 

điều tra tử vong mẹ và trẻ em định kỳ tại Anh, VTE vẫn 

chiếm tỉ lệ đáng lo ngại, với vị trí thứ ba (sau nhiễm 

trùng và tiền sản giật) trong tử vong mẹ liên quan trực 

tiếp thai kỳ (CMACE, 2011). Tuy vậy, vấn đề này có vẻ 

không được chú trọng trong nước cho đến thời gian gần 

đây. Thực tế là hầu như chưa có cơ sở sản khoa nào 

tại TPHCM đặt ra vấn đề áp dụng thường qui các biện 

pháp phòng chống VTE (bao gồm cả có và/hoặc không 

dùng kháng đông) ở thai phụ. 

VẤN ĐỀ HUYẾT TẮC- 
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH, 
TỈ LỆ MẮC VÀ CHỦNG TỘC

VTE vốn được quan tâm chủ yếu trong cộng đồng 

người da trắng, thông qua các số liệu thống kê từ lâu 

của ngành y tế các nước phát triển Châu Âu và Hoa Kỳ, 

trong đó, nổi bật một tần suất bệnh mới khác biệt rõ 

ràng giữa người da trắng, da đen với các nhóm chủng 

tộc còn lại. Các tác giả Hoa Kỳ ghi nhận tần suất bệnh 

mới hàng năm (tính trên dân số chung, không phải 

riêng trong thai phụ) ở người gốc Á là 26/100.000 so 

với người da trắng là 130/100.000, người gốc Phi là 

HUYẾT TẮC-HUYẾT KHỐI 
LIÊN QUAN THAI KỲ: 
BÀN LUẬN VỀ MỘT SỐ 
YẾU TỐ DỊCH TỄ

ThS. Trần Nhật Thăng

Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TPHCM
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138/100.000 (Roberts và cs., 2009). Những số liệu 

này có lẽ phần nào ảnh hưởng đến thái độ của ngành 

y tế các nước Châu Á nói chung về vấn đề VTE. Các 

nghiên cứu xuất phát từ Ấn Độ (Jain và cs., 2004), 

Trung Quốc (Cheuk và cs., 2004), tuy với cỡ mẫu nhỏ, 

cho thấy tỉ lệ VTE hậu phẫu rất thấp khi so sánh con 

số tương tự ở người da trắng. Tuy vậy, một nghiên cứu 

trên kết quả tử thiết thực hiện tại Trung Quốc lại ghi 

nhận tỉ lệ PE trong số tử vong bệnh viện trong vòng 

5 năm có tỉ lệ là 4,7%, tức tương đương con số này ở 

dân số người da trắng. Nếu xét riêng tử suất do VTE ở 

bệnh nhân nội trú thì con số ghi nhận được không phải 

nhỏ (PE 23,8%). Có lẽ, việc ghi nhận tần suất VTE hậu 

phẫu thấp trong dân số Châu Á xuất phát một phần từ 

việc đánh giá thấp bệnh khi chẩn đoán, từ đó dẫn đến 

thái độ ít chú trọng đến sử dụng kháng đông dự phòng 

hậu phẫu. Những báo cáo đầu tiên tại Châu Á chú ý 

đến vấn đề VTE trên đối tượng thai phụ là ở Singapore 

và Hồng Kông. Các tác giả ghi nhận dù tần suất VTE 

ở thai phụ nói chung không cao (1-2/1.000), nhưng tai 

biến này ở thai phụ gốc Hoa tại Singapore không ít 

hơn so với người gốc da trắng (Chan và cs., 2001; Tan, 

2002). Cần nhấn mạnh rằng việc sử dụng các biện 

pháp dự phòng VTE cho người ở thời kỳ hậu sản đã 

được chú ý nhiều ở các nước phát triển nhằm đạt được 

mức tần suất VTE mới mắc ở thai phụ là 1-2/1.000. 

Mặc dù vậy, khuynh hướng gia tăng tai biến này có vẻ 

đáng lưu ý hơn, cùng với gia tăng một số bệnh đi kèm 

trong nhóm bị VTE là cao huyết áp và béo phì, khiến 

Ghaji và cộng sự đưa ra khuyến cáo cẩn trọng hơn 

trong chẩn đoán VTE ở thai phụ (Ghaji và cs., 2013). 

Gần đây hơn, trong một nghiên cứu có cỡ mẫu lớn 

nhất tại Châu Á, thống kê từ nguồn dữ liệu Bảo hiểm 

y tế của Hàn Quốc cho thấy tần suất VTE ở thai phụ 

gia tăng rõ rệt từ 0,58/10.000 ca sinh trong năm 2007 

lên 1,06/10.000 ca sinh trong năm 2010 (Jang và cs., 

2011). Tác giả nhận thấy dù chỉ đạt 10% so với tần 

suất của các nước phương Tây, vấn đề VTE liên quan 

thai kỳ vẫn cần được chú ý đến, nhất là khi những yếu 

tố nguy cơ của bệnh đang có xu hướng tăng lên trong 

cộng đồng.

VẤN ĐỀ HUYẾT TẮC- 
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH 
VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

Những nghiên cứu dựa trên dân số từ các nước phương 

Tây đã liệt kê nhiều yếu tố nguy cơ VTE trong thai kỳ, 

trong đó có tiền căn bản thân bị VTE (Greer, 2012) 

(Bảng 1). 

Khi xét đến VTE nói chung, cần nhắc đến sự lưu hành 

đột biến gen gây tình trạng tăng đông (thrombophilia) 

trong cộng đồng. Nếu ở người da trắng, vốn được quan 

sát thấy tỉ lệ lưu hành đột biến yếu tố V Leiden (F5 

R506Q) và F2 G20210A góp phần quan trọng trong 

nguy cơ VTE (Roberts và cs., 2009), nghiên cứu trên 

người Châu Á không ghi nhận điểm tương đồng. Tuy 

nhiên gần đây, tình trạng thiếu protein C, protein S 

và antithrombin đã được chứng minh là những yếu tố 

nguy cơ nổi trội của VTE trong dân số Nhật Bản so với 

người da trắng (Sakata, Tomoike và cs., 2004; Sakata, 

Matsuo và cs., 2004; Neki và cs., 2011). Do vậy, cần có 

nhiều hơn những nghiên cứu về đặc tính di truyền riêng 

biệt của cộng đồng người Châu Á nói chung và Việt 

Nam nói riêng về bệnh lý tăng đông.
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Một trong những yếu tố nguy cơ khác của VTE trong 

thai kỳ là tuổi mẹ cao. Jang và cộng sự ghi nhận trên 

người Hàn Quốc odds ratio (OR) bị VTE là 1,07 ở nhóm 

30-34 tuổi, gia tăng lên 2,08 (95% CI 1,32-3,28) ở 

nhóm 35-40 tuổi và 3,29 (95% CI 1,31-8,26; p=0,01) 

khi sinh trên 40 tuổi (Jang, 2011). Khuynh hướng có 

thai muộn cũng đang có chiều hướng gia tăng ở nước 

ta, đặc biệt tại các thành phố lớn. Một nghiên cứu gần 

đây tại Quảng Đông (Trung Quốc) từ 169.218 trường 

hợp sinh với 201 trường hợp VTE tương ứng (tần suất 

chung 11/10.000 trong 5 năm 2005-2010), nguy cơ 

VTE gia tăng ở người lên cân >15kg trong thai kỳ, nằm 

lâu trong thai kỳ, tiền sản giật và thai kỳ có biến chứng 

khác, mổ lấy thai, tuổi mẹ cao và tiền sử bản thân / gia 

đình bị huyết khối (Huang và cs., 2012). Những điều 

tra dịch tễ trong các cộng đồng lân cận nói trên giúp 

chúng ta một cái nhìn thực tế hơn đối với tình hình 

VTE tại Việt Nam và khuyến khích chúng ta thay đổi 

thái độ với bệnh lý này.

Ngoài ra, tình trạng tăng đông di truyền (đột biến gen) 

hay mắc phải (hội chứng kháng phospholipid) đã được 

chứng minh có liên quan đến các biến chứng xảy ra 

trong thai kỳ, thường dưới dạng một phổ bệnh lý liên 

quan tình trạng suy bánh nhau, từ sẩy thai liên tiếp, thai 

chậm tăng trưởng trong tử cung, tiền sản giật, nhau 

bong non đến thai chết trong tử cung (Brosens và cs., 

2011). Sau những biến cố của thai kỳ, việc phân tích 

bệnh học bánh nhau và tử thiết thai góp phần quan 

trọng trong chẩn đoán xác định nguyên nhân và lên kế 

hoạch dự phòng cho những thai kỳ kế tiếp (CMACE, 

2011; McPherson, 2013). Tuy vậy, đây là một khâu thực 

Bảng 1. Yếu tố nguy cơ VTE trong thai kỳ (theo Greer và cộng sự, có rút gọn) 

Yếu tố nguy cơ VTE trong thai kỳ OR hiệu chỉnh Khoảng tin cậy 95%

Từng bị VTE 24,8 17,1-36

Bất động 7,7 3,2-19

Khi kết hợp với BMI >_25 62 -

BMI >30 5,3 2,1-13,5

Hút thuốc 2,7 1,5-4,9

Tăng cân >21kg (so với nhóm 7-21kg) 1,6 1,1-2,6

Con rạ 1,5 1,1-1,9

Tuổi >35 1,3 1,0-1,7

Tiền sản giật 3,1 1,8-5,3

Tiền sản giật kèm thai chậm tăng trưởng 5,8 2,1-16

Hỗ trợ sinh sản 4,3 2,0-9,4

Song thai 2,6 1,1-6,2

Xuất huyết trong thai kỳ 2,3 1,8-2,8

Xuất huyết sau sinh 4,1 2,3-7,3

Mổ lấy thai 3,6 3,0-4,3
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hành gần như bị bỏ quên trong thực tế tại Việt Nam. 

Điều này cũng góp phần không nhỏ đến việc chẩn đoán 

dưới mức thực tế tình trạng tăng đông ở thai phụ. 

KẾT LUẬN 

Thời gian qua, các nước trong khu vực Châu Á đã bắt 

đầu có cái nhìn thay đổi về bệnh lý VTE, đặc biệt là 

trong nhóm đối tượng nguy cơ (hậu phẫu và thai phụ). 

Những số liệu và kinh nghiệm từ các nền y học phát 

triển phương Tây đã cho thấy sự nỗ lực trong dự phòng, 

xác định yếu tố nguy cơ, đặc biệt về mặt chủng tộc, tuy 

nhiên vẫn còn giới hạn trong cộng đồng dân bản xứ gốc 

Hoa. Điều này càng thúc đẩy chúng ta cần có kế hoạch 

phát triển nghiên cứu trên dân số riêng của Việt Nam, 

với nhiều đặc điểm khác biệt chưa được đánh giá đúng 

mức từ khía cạnh lâm sàng (tuổi, thói quen thai sản, can 

thiệp dự phòng tại cơ sở y tế...) đến khía cạnh di truyền 

(đột biến gen gây tình trạng tăng đông).
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